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Nền kinh tế tri thức 

Khái niệm, tiêu chí phản ánh và nhận dạng phát triển ở nước ta 

                                                                                      TS. Nguyễn Trần Quế 

                                                                          Viện Kinh Tế và Chính Trị Thế Giới 

I. Khái niệm 

Nền kinh tế tri thức, còn gọi là kinh tế 

dựa vào tri thức (KBE - Knowledge - Based 

Economy) là nền kinh tế chủ yếu dựa vào tri 

thức, trên cơ sở phát triển khoa học và công 

nghệ cao. OECD (Tổ chức hợp tác và phát 

triển kinh tế) dịch nghĩa: "Nền kinh tế tri thức 

là nền kinh tế ngày càng phụ thuộc trực tiếp 

vào việc sản xuất phân phối và sử dụng tri 

thức và thông tin" (OECD 1996) 

Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu ¸ - Thái 

Bình Dương (APEC) định nghĩa: "Nền kinh tế 

tri thức là nền kinh tế mà trong đó quá trình 

sản xuất, phân phối và sử dụng tri thức trở 

thành động lực chính cho tăng trưởng, cho 

quá trình tạo ra của cải và việc làm trong tất 

cả các ngành kinh tế” (APEC 2000). 

Ngân hàng Thế giới (WB, 2000) đánh 

giá "Đối với các nền kinh tế tiên phong trong 

nền kinh tế Thế giới, cán cân giữa hai yếu tố 

tri thức và các nguồn lực đang nghiêng về tri 

thức. Tri thức thực sự đã trở thành yếu tố 

quan trọng nhất quyết định mức sống - hơn 

cả yếu tố đất đai, hơn cả yếu tố tư liệu sản 

xuất, hơn cả yếu tố lao động. Các nền kinh 

tế phát triển nhất về công nghệ ngày nay 

thực sự đã dựa vào tri thức". 

Trong vài năm gần đây, nổi lên một sự 

công nhận rộng rãi về vai trò ngày càng tăng 

của tri thức trong các quy trình sản xuất và 

sự chuyển biến của các nền kinh tế công 

nghiệp thành nền kinh tế dựa trên cơ sở tri 

thức (KBE). 

Trong KBE, khả năng sáng tạo và sử 

dụng tri thức là điều quyết định cho sự thành 

công của tất cả các lĩnh vực, trong đó có cả 

các ngành "Công nghệ cao" và các ngành 

truyền thông. 

Một sự phát triển mới có liên quan mật 

thiết với xu thế phát triển nền kinh tế tri thức, 

đó là xu thế đang nổi lên hiện nay trong số 

các nền kinh tế thành viên APEC để hướng 

tới nền kinh tế mới (New Economy). Trong 

hầu hết các năm gần đây các nền kinh tế 

APEC phát triển nhất, đạt nhiều thành tích 

cao nhất và tăng trưởng mạnh mẽ, với tỷ lệ 

thất nghiệp và mức lạm phát thấp, ổn định. 

Một yếu tố then chốt trong thành tích đáng 

ghi nhận đó là sự gia tăng nhanh tốc độ tăng 

năng suất lao động và năng suất các nhân 

tố tổng hợp - Total Factor Productivity- TFP). 

Ví dụ như ở Mỹ, việc đạt được thành tích 

tăng năng suất lao động mạnh mẽ chính một 

phần là nhờ vào việc tăng nguồn vốn và đặc 

biệt là nguồn vốn công nghệ thông tin và 

truyền thông. Bên cạnh đó, vai trò của công 

nghệ thông tin và mạng Intemet tăng lên 

nhanh chóng đã dẫn đến sự xuất hiện của 

đầu tư tư bản vô hình, trong đó có sự sáng 

tạo ra các sản phẩm và dịch vụ mới, thiết kế 

lại công tác quản lý và các quy trình sản 

xuất. 

Về khái niệm, thuật ngữ "Nền kinh tế 

mới" được xác định theo các quan điểm khác 

nhau. Trong khi một số nhà phân tích cho 

rằng khái niệm này đồng nghĩa với khái niệm 

nền kinh tế tri thức, thì một số công trình 
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nghiên cứu khác cho thấy rằng thuật ngữ 

"Nền kinh tế mới" liên quan trực tiếp hơn đến 

sự tăng trưởng bền vững và phi lạm phát với 

mức độ đầu tư cao hơn vào công nghệ thông 

tin truyền thông (ICT) và tái cơ cấu lại nền 

kinh tế, như chúng ta đã từng chứng kiến ở 

Mỹ vào cuối những năm 90. Nền kinh tế mới 

chú trọng vào từng vai trò riêng của ICT và 

vào sự tái cơ cấu trong tăng năng suất của 

tổng yếu tố trong khi KBE nhấn mạnh đến 

tầm quan trọng ngày càng tăng của tri thức 

trong mọi hoạt động kinh tế. 

Từ năm 2000, Uỷ ban kinh tế (EC) của 

APEC đã tiến hành thực hiện các nghiên cứu 

đánh giá về nền kinh tế tri thức và xu thế 

đang nổi lên hiện nay về sự phát triển của 

nền kinh tế mới tại các quốc gia thuộc 

APEC, trong đó phân tích các đặc tính của 

KBE theo 4 khía cạnh then chốt: môi trường 

kinh doanh, hệ thống đổi mới, phát triển 

nguồn nhân lực (HRD) và cơ sở hạ tầng ICT. 

Nhận thấy rằng, sự tăng trưởng kinh tế sẽ trở 

nên bền vững nhất đối với các nền kinh tế 

phát triển theo hướng KBE, các nghiên cứu 

của EC đã tiến hành đánh giá về phạm vi, 

mà trong đó có thể áp dụng các đặc tính của 

KBE cho các nền kinh tế APEC và tiến hành 

xem xét kỹ lưỡng môi trường chính sách mà 

các nền kinh tế APEC đã và nên tuân theo 

nhằm đạt được năng suất lao động cao hơn 

của một "kiểu mẫu nền kinh tế mới".  

EC đã tiến hành nghiên cứu 16 trường 

hợp điển hình, trong số 12 nền kinh tế APEC 

để phát hiện ra những bằng chứng kinh tế vĩ 

mô và vi mô minh hoạ về những ích lợi và 

những thách thức nảy sinh trong khi theo 

đuổi các chính sách cơ cấu, mà nếu thiếu sự 

áp dụng các chính sách này trong các lĩnh 

vực như ICT, vốn con người, đổi mới và tinh 

thần kinh doanh, thì sẽ không mang lại hiệu 

quả cho việc khích lệ sự chuyển biến cần 

thiết để đưa các nền kinh tế APEC hướng tới 

hoà nhập vào nền kinh tế mới toàn cầu. Bên 

cạnh đó các nghiên cứu của EC cũng xem 

xét khả năng hợp tác chặt chẽ hơn trong 

khối APEC để giúp các nước thành viên phát 

triển theo hướng nền kinh tế mới và nền kinh 

tế tri thức.  

Trong các nghiên cứu của mình, Uỷ ban 

Kinh tế APEC đã tiến hành phân tích một 

loạt các vấn đề quan trọng liên quan tới các 

động lực thúc đẩy tăng trưởng trong nền kinh 

tế mới và coi đó là các khía cạnh cần lưu ý 

trong các chính sách quốc gia của các nước 

thành viên APEC để hướng tới nền kinh tế 

mới. Đó là các vấn đề: Vai trò của đổi mới 

trong ngành dịch vụ trong nền kinh tế mới; 

sự đóng góp của ICT cho sự tăng năng suất 

lao động; các chương trình nghiên cứu và 

triển khai (R-D) quốc gia và đóng góp của R-

D đối với tăng trưởng kinh tế, các kinh 

nghiệm tổ chức và các chiến lược kinh 

doanh; và tầm quan trọng của tinh thần kinh 

doanh trong nền kinh tế mới. 

Tri thức thể hiện ở các ý tưởng, sáng 

chế, phát minh quy trình,… trong sản xuất 

và đời sống. Trên phương diện hành vi có 

thể quan sát được thì tri thức là khả năng 

của một cá nhân hay một nhóm người trong 

việc hướng dẫn, thuyết phục những người 

khác thực hiện một quy trình tạo ra sự 

chuyển hoá. 

Trên phương diện kinh tế, tri thức là tư 

liệu sản xuất. Nó được sinh ra, trao đổi và sử 

dụng sản xuất để tạo ra sản phẩm và dịch 

vụ. Tri thức phải được đánh giá, có giá trị và 

được mua bán trên thị trường. 

Đo lường và đánh giá tri thức là một 

việc khó. Vì nó là sản phẩm vô hình, trừu 
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tượng, chuyển tải bằng thông tin (vì vậy, có 

người quan niệm nền kinh tế tri thức là nền 

kinh tế thông tin) và trong kinh tế thị trường, 

giá cả phải được hình thành và xác định 

thông qua thị trường, qua thoả thuận giữa 

người mua và người bán. Muốn thế, tri thức 

phải xác định được sở hữu và giá trị được 

đảm bảo trong xã hội thực thi nghiêm ngặt 

sở hữu trí tuệ. Như vậy, xã hội được tổ chức 

quản lý cao theo phương thức thị trường, đặc 

biệt là thị trường khoa học công nghệ là một 

cột trụ của kinh tế tri thức. 

Tri thức có được khi con người rút ra 

kinh nghiệm trong sản xuất và đời sống, học 

hỏi người khác và từ hoạt động nghiên cứu, 

triển khai khoa học công nghệ. Vì vậy, một 

cột trụ nữa của nền kinh tế tri thức là nguồn 

nhân lực với chất lượng cao. 

Tri thức đi vào sản xuất chủ yếu qua 

công nghệ cao. Công nghệ cao vừa là kết 

tinh của tri thức, vừa là công cụ, phương tiện 

của tri thức tác động vào kinh tế và đời sống 

nhân dân. Vì vậy, người ta cho rằng công 

nghệ cao là cốt lõi của  nền kinh tế tri thức. 

Chúng ta có thể coi công nghệ cao là một 

cột trụ của nền kinh tế tri thức. 

Một cột trụ nữa của nền kinh tế tri thức 

là mạng lưới cơ sở hạ tầng phát triển, đặc 

biệt là mạng Bưu chính viễn thông, Intemet.  

Như vậy, nền kinh tế tri thức có 4 cột trụ 

là Công nghệ cao, nhân lực chất lượng cao, 

cơ sở hạ tầng kinh tế và thị trường. 

Trong một xã hội, một quốc gia, nền 

kinh tế tri thức tồn tại song song với kinh tế 

nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ và có khi 

chúng kết hợp, trộn lẫn với nhau trong một 

sản phẩm. Nền kinh tế Mỹ, có người đánh 

giá là 20% thuộc kinh tế tri thức, nông 

nghiệp chỉ còn 1,3%, là quốc gia dẫn đầu 

thế giới hiện nay về nền kinh tế tri thức. Xã 

hội loài người về phương diện kinh tế đi từ 

trồng trọt, chăn nuôi lên tiểu thủ công 

nghiệp, công nghiệp đại cơ khí và nay bắt 

đầu chuyển sang kinh tế tri thức. Công ty 

Microsoft là công ty điển hình về nền kinh tế 

tri thức. 

Nền kinh tế tri thức được phản ảnh, đo 

lường, định lượng bằng thống kê như thế 

nào; đây là vấn đề mới đặt ra cho các nhà 

kinh tế, đặc biệt là các nhà thống kê. 

II. Tiêu chí phản ánh nền kinh tế tri thức 

1. Vấn đề tính giá trị tăng thêm và giá trị 

sản xuất của nền kinh tế tri thức. 

Vấn đề mấu chốt là vạch ra khái niệm 

sản phẩm của nền kinh tế tri thức. Sản phẩm 

có hàm lượng chất xám cao là sản phẩm của 

nền kinh tế tri thức. Nhưng hàm lượng cao là 

bao nhiêu và chất xám đo bằng gì? 

Công nghiệp phần mềm mà sản phẩm 

là các chương trình máy tính có giá trị gia 

tăng thường trên 80% được coi là bộ phận 

cấu thành của nền kinh tế tri thức. Tuy 

nhiên, những sản phẩm (vật chất và dịch vụ) 

có giá trị tăng thêm trên 50% nhưng được 

tạo ra bởi đội ngũ lao động cao cấp, chất 

lượng cao (đại học trở lên) là sản phẩm của 

nền kinh tế tri thức. 

Sản phẩm của R - D có thể được coi là 

sản phẩm của nền kinh tế tri thức. Như vậy, 

tổng khối lượng giá trị thực hiện (trao đổi 

mua bán) trên thị trường khoa học Công 

nghệ có thể tính vào tổng giá trị sản xuất 

của nền kinh tế tri thức. 

Các khu Công nghệ cao tạo ra các 

sáng chế, phát minh và sản phẩm có hàm 

lượng chất xám cao có thể coi là thuộc khu 

vực kinh tế tri thức. Giá trị tăng thêm của các 
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khu Công nghệ cao được tính trong GDP 

của khu vực kinh tế tri thức. 

Các doanh nghiệp nào thuộc về khu 

vực kinh tế tri thức? Có thể điều tra để lập 

danh sách các doanh nghiệp này, tính giá trị 

tăng thêm của họ trong năm, tổng hợp riêng 

để tính GDP của khu vực nền kinh tế tri thức 

trong năm. 

Các doanh nghiệp đa ngành, đa lĩnh 

vực có thể điều tra để xác định tỷ lệ giá trị 

sản xuất thuộc nền kinh tế tri thức trong giá 

trị sản xuất của họ để từ đó tính ra tỷ lệ và 

khối lượng giá trị tăng thêm đóng góp của họ 

vào khu vực nền kinh tế tri thức. 

2. Các tiêu chí phản ánh sự chuyển dịch 

sang nền kinh tế tri thức. 

- Tổng năng suất các nhân tố tổng hợp 

(TFP) 

- Tỷ lệ đóng góp của R - D trong GDP. 

- Tổng chi tiêu xã hội cho R - D, trong 

đó phần của Nhà nước. 

- Giá trị chuyển giao công nghệ. Các 

khoản chi trả trực tiếp hoặc tiền bản quyền 

để mua công nghệ trong toàn nền kinh tế 

- Tỷ lệ chi tiêu cho R - D khu vực doanh 

nghiệp. 

- Tổng số lao động tham gia vào hoạt 

động R - D. 

- Số lượng các tổ chức khoa học và 

Công nghệ, R - D. 

- Tổng số người tiếp cận Internet. 

- Tỷ lệ tăng trưởng thuê bao điện thoại 

và số điện thoại thuê bao tính cho 1000 dân. 

- Các chỉ tiêu phản ánh sự phát triển thị 

trường khoa học công nghệ. 

- Các chỉ tiêu phản ánh sự hình thành 

và phát triển thương mại điện tử. 

- Các chỉ tiêu đào tạo nguồn nhân lực 

chất lượng cao, trong đó đào tạo công nghệ 

thông tin. 

- Doanh số của ngành công nghệ thông 

tin, công nghiệp phần mềm và tỷ lệ tăng 

trưởng của chúng qua các năm. 

III. Nhận dạng nền kinh tế tri thức ở nước ta 

Trong bối cảnh chung toàn cầu của 

những chuyển dịch mang tính cơ cấu như 

cuộc cách mạng công nghệ thông tin và 

truyền thông, những tiến bộ nhanh chóng và 

vượt bậc của khoa học - công nghệ, làn 

sóng toàn cầu hoá kinh tế dâng mạnh thúc 

đẩy cạnh tranh trên quy mô toàn cầu, những 

thay đổi trong nền kinh tế văn hoá, lối sống 

và thị yếu của người tiêu dùng khi thu nhập 

tăng lên, các quốc gia đang chuẩn bị cho 

mình khung chính sách để thích ứng với bối 

cảnh mới đó. 

Phân tích chiến lược điều chỉnh thực tế 

của các quốc gia, chúng ta thấy các ưu tiên 

chính sách chung sau: xây dựng một mạng 

viễn thông phát triển, cước phí rẻ và hiệu 

quả; tăng năng suất thông qua các ngành 

kinh doanh có hàm lượng thông tin và giá trị 

tăng thêm cao; tăng tính cạnh tranh của 

khu vực công nghiệp và thương mại; hỗ trợ 

khu vực dịch vụ thông tin; đầu tư tập trung 

cho giáo dục và đào tạo (đặc biệt là giáo 

dục kỹ thuật) kết hợp với các chương trình 

học tập suốt đời và nâng cao kỹ năng; nâng 

cao mặt bằng dân tri, người dân được thông 

tin tốt và tham gia sâu rộng hơn vào nền 

dân chủ, các chiến lược ủng hộ và bảo tồn 

các giá trị văn hoá. 
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Ngày nay, các nước đi sau hoàn toàn 

có thể gặt hái những cơ may của làn sóng 

công nghệ mới. Họ hoàn toàn có khả năng 

bắt kịp nhanh chóng các nước đi trước bởi 

chính tính ưu việt của làn sóng công nghệ 

mới hiện nay. Là nước đi sau, họ không cần 

phải phát minh lại những gì sẵn có. Nhiệm 

vụ chính của các nước đi sau là mở cửa tri 

thức và ý tưởng từ các nước đi trước. Vấn đề 

đặt ra ở đây là: Sản xuất ra công nghệ mới 

là rất quan trọng song đối với vị thế của một 

nước đi sau năng lực "bắt chước" và hấp thụ 

công nghệ là điều sống còn. Chính vì vậy, 

hai chính sách mở cửa thị trường và đầu tư 

cho giáo dục phải là hai trụ cột của khung 

chính sách cho các nước đang phát triển đón 

bắt xu thế kinh tế tri thức. Mở cửa thị trường 

giúp đẩy nhanh quá trình chuyển giao tri 

thức còn giáo dục sẽ giúp nâng cao năng lực 

hấp thụ tri thức của một quốc gia. Như vậy, 

trong thời đại kinh tế tri thức, lợi thế so sánh 

của nước đi sau nằm trong khả năng ứng 

dụng công nghệ nguồn từ các nước đi trước 

chứ không phải là khả năng phát minh ra 

các công nghệ đó. 

Đối với nước ta, chính sách chưa hướng 

mạnh sang hình thành và phát triển nền kinh 

tế tri thức. 

- Môi trường chính sách vĩ mô của Việt 

Nam chưa khuyến khích các ngành công 

nghiệp có hàm lượng tri thức cao. Việt Nam 

chưa hình thành được một cơ chế hợp tác 

hiệu quả giữa giới khoa học và giới doanh 

nghiệp. 

- Việt Nam chưa có một hệ thống định 

chế tài chính đầu tư vào các hoạt động 

nghiên cứu công nghệ và đổi mới. Trong nền 

kinh tế tri thức, nguồn tài chính là điều kiện 

tiên quyết để biến ý tưởng thành tri thức, 

thành công nghệ, do đó Việt Nam cần xây 

dựng được các mô hình quỹ đầu tư cho hoạt 

động sản sinh ra tri thức, đặc biệt là loại hình 

quỹ đầu tư mạo hiểm. 

- Các nước đi sau đang trông chờ vào 

mô hình khu công nghệ cao hay vườn ươm 

doanh nghiệp công nghệ như là cứu cánh 

trong làn sóng cách mạng công nghệ hiện 

nay. Việc xây dựng thành công một khu 

công nghệ cao không chỉ là vấn đề hạ tầng 

cơ sở hay một vài chính sách ưu đãi ngành 

manh mún. Trên thế giới có rất nhiều khu 

công nghệ cao hay các vườn ươm doanh 

nghiệp song thành công không nhiều vì tính 

đồng bộ của môi trường thể chế, chính sách 

cũng như các điều kiện văn hoá - xã hội 

chưa cao. Yếu tố quyết định thành công của 

một khu công nghệ cao là mối quan hệ hợp 

tác giữa các trung tâm nghiên cứu triển khai 

và doanh nghiệp, nguồn tài chính đầu tư, 

môi trường văn hoá trong kinh doanh và tính 

hiệu lực của quá trình chuyển giao công 

nghệ, tri thức,… chứ không phải là diện tích 

đất rộng hay một vài ưu đãi ban đầu. 

- Trong thời đại kinh tế tri thức, lợi thế 

cạnh tranh chuyển từ tài nguyên thiên nhiên, 

đất đai, lao động nhiều sang tri thức, kỹ 

năng và tính sáng tạo. Tất cả các yếu tố này 

chỉ có thể tìm thấy trong con người, do đó 

con người trở thành tài sản quý nhất của xã 

hội, miễn là tạo ra của cải cho xã hội đó. 

Công nhân tri thức, vì thế, trở thành yếu tố 

sản xuất hàng đầu quyết định sức cạnh 

tranh của mỗi quốc gia (The Economist 

2001). Đất nước nào thu hút được nhiều 

công nhân tri thức sẽ dẫn đầu trong quá 

trình chuyển dịch sang nền kinh tế tri thức. ở 

đây, chính sách nhập cư đóng vai trò quyết 

định. Đối với Việt Nam, giữ  được "chất xám" 

đã khó, thu hút được "chất xám" thế giới còn 

khó gấp bội. Nếu làm được điều này, Việt 
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Nam sẽ rút ngắn đáng kể quá trình Công 

nghiệp hoá, Hiện đại hoá nền kinh tế, tiếp 

cận nhanh hơn vào nền kinh tế tri thức. 

- Tăng cường công tác bảo hộ quyền 

tác giả và phát triển nhanh các ngành kinh 

tế dựa vào quyền tác giả. Việt Nam đã tham 

gia Công ước Bern về quyền tác giả từ ngày 

26-10-2004. Tuy nhiên, vấn đề là phải thực 

thi có hiệu lực, hiệu quả làm cơ sở phát triển 

các ngành dựa vào tri thức. 

Chỉ riêng tại Mỹ, các ngành công 

nghiệp dựa trên quyền tác giả đã tạo ra hơn 

460 tỷ đô la vào GDP và xuất khẩu tới 80 tỷ 

đô la mỗi năm. Trong nền kinh tế tri thức 

toàn cầu các ngành công nghiệp dựa trên 

quyền tác giả không những đóng góp phần 

quan trọng vào tổng thu nhập quốc dân mà 

còn cung cấp "nguyên liệu trí tuệ, đầu vào 

cho khoa học, giáo dục, truyền bá kiến thức, 

thúc đẩy tiến bộ xã hội. Thông qua hỗ trợ 

sáng tạo, các ngành này thúc đẩy sản xuất 

gia tăng mạnh mẽ và tạo ra nhiều việc làm. 

Quyền tác giả đã nổi lên như một phương 

tiện quan trọng nhất để điều chỉnh thị trường 

các sản phẩm trí tuệ trên phạm vi quốc tế.  

Quyền tác giả kích thích sự sáng tạo, 

tạo ra khả năng thúc đẩy phát triển văn hoá 

và kinh tế tri thức tại các nước đang phát 

triển. Quyền tác giả không chỉ  mang lại sự 

giàu có cho những cá nhân tài năng tại các 

nước đang phát triển, đóng góp nguồn thu 

nhập nhiều hơn cho nền kinh tế đất nước mà 

trong một số trường hợp, nhờ tham gia các 

công ước quốc tế về quyền tác giả, nhiều 

nước đang phát triển đã gặt hái được những 

thành công đáng kính nể, mà tiêu biểu là 

ngành công nghiệp phần mềm của ấn Độ. 

Từ năm 1995 đến 2002, thu nhập của ngành 

này đã tăng từ 787 triệu đô la lên 10,2 tỷ đô 

la, trong đó xuất khẩu phần mềm tăng từ 

489 triệu đô la lên 7,8 tỷ đô la và mang lại 

việc làm cho khoảng 520.000 người. 

Quyền tác giả mang lại cơ hội phát triển 

lành mạnh và nâng cao khả năng cạnh tranh 

quốc tế của các ngành công nghiệp dựa trên 

quyền tác giả. Tại các nước đang phát triển, 

việc bảo hộ quyền tác giả tại thị trường trong 

nước sẽ tạo ra cơ may để các nhà kinh 

doanh phát huy tài năng nhằm phát triển 

lành mạnh các ngành công nghiệp dựa trên 

quyền tác giả, như các ngành xuất bản, điện 

ảnh, âm nhạc và công nghiệp phần mềm có 

địa vị quan trọng trong nền kinh tế tri thức. 

Việc bảo hộ quyền tác giả có thể giúp kích 

thích phát triển và nâng cao khả năng cạnh 

tranh quốc tế của các ngành công nghiệp 

dựa trên cơ sở quyền tác giả tại các nước 

đang phát triển. 

Ngày nay, trong bối cảnh cạnh tranh 

quyết liệt của nền kinh tế tri thức toàn cầu, 

nắm giữ sở hữu quyền tác giả sẽ có được ưu 

thế đáng kể để cạnh tranh và phát triển. Để 

nhận được các lợi ích tối đa từ quyền tác giả, 

các nước đang phát triển cần đáp ứng các 

yêu cầu quan trọng sau: 

Thứ nhất, phải hoàn thiện hệ thống 

pháp luật về quyền tác giả. Thứ hai, cần 

nhanh chóng xây dựng, phát triển cơ sở hạ 

tầng của các ngành công nghiệp dựa trên cơ 

sở quyền tác giả. Các tổ chức quốc tế như 

Tổ chức Sở hữu tri tuệ thế giới (WIPO), Tổ 

chức Văn hoá khoa học và giáo dục Liên 

Hợp Quốc (UNESCO) cùng Ngân hàng thế 

giới (WB) đều cho rằng, để nhận được lợi ích 

tối đa từ việc khai thác thương mại các sản 

phẩm trí tuệ, điều quan trọng là các nước 

đang phát triển cần xây dựng, hoàn thiện cơ 

sở hạ tầng các ngành công nghiệp dựa trên 

quyền tác giả. Nếu các điều kiện này được 

đáp ứng, các                   (tiếp theo trang 21) 
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tiêu giá trị sản xuất và giá trị tăng thêm của các ngành 

kinh tế từ năm 2005. 
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Nền kinh tế tri thức Khái niệm, tiêu chí…. (tiếp theo trang 15)

nước đang phát triển sẽ nhận được nhiều lợi 

ích hơn từ quyền tác giả. Chẳng hạn nếu có 

cơ sở vật chất hiện đại cho hoạt động xuất 

bản và ghi băng đĩa thì các công ty tại các 

nước đang phát triển sẽ dễ dàng tham gia 

cạnh tranh và vươn ra thị trường quốc tế 
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